CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG NGANG VÀ THỰC TRẠNG ĐƯỜNG NGANG VIỆT NAM

1.1. Khái niệm chung về đường ngang và an toàn chạy tàu: 

1.1.1.Khái niệm chung về đường ngang: 

Đường ngang nói trong Điều lệ đường ngang là nơi đường sắt và đường bộ giao nhau trên cùng một mặt bằng, được cơ quan có thẩm quyền quyết định xây dựng để đảm bảo an toàn giao thông. 

Những quy định trong Điều lệ đường ngang không áp dụng đối với cầu chung (đường sắt và đường bộ trên cung một mặt cầu) và nơi đường sắt giao cắt với đường bộ trong nội bộ ga, cảng, bãi hàng, nhà máy, xí nghiệp.

1.1.2. Phân loại đường ngang 

Điều 4. Đường ngang được phân thành các cấp cụ thể như sau:
   1. Đường ngang cấp I:  Đường sắt chính giao nhau với đường bộ cấp I, cấp II, cấp III; 

  2. Đường ngang cấp II: Đường sắt chính giao nhau với đường bộ cấp IV, cấp V;  

      3. Đường ngang cấp III:

Đường ngang còn lại không thuộc đường ngang quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này;

      4. Đường ngang nằm trong nội đô, nội thị ( thành phố, thị xã, thị trấn ) được xếp vào cấp tương ứng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định.

1.1.3.Các yêu cầu đối với cấu trúc đường ngang:

Theo quy định đường ngang phải được đặt trên các đoạn thẳng của đường sắt và đường bộ. Đường bộ phải cắt vuông góc với đường sắt; trong các trường hợp ngoại lệ cho phép đặt trên giao cắt một góc nhọn nhưng không nhỏ hơn 45 độ. Trắc dọc nền đường bộ ở hai phía đường ngang phải là đoạn đường bằng không ngắn hơn 10m ở nơi nền đường đắp và 15m ở nơi nền đường đào. Hướng đường cong sắp tới đường ngang không ngoặt quá 0.05. Chiều rộng của đường ngang không được nhỏ hơn bề rộng của đường ô tô và cho phép chuyển động theo cả hai hướng cùng một lúc. Trong tất cả các trường hợp, chiều rộng của các đường ngang hiện có không nhỏ hơn 6m và khi cải tạo lại không nhỏ hơn 7m.

Để tránh đoản mạch mạch điện đường ray tại đường ngang khi có xe bánh sắt chạy qua, phía ngoài lòng đường sắt cao hơn đỉnh ray từ 30 đến 40 mm đặt gờ chống chập. Tại đường ngang cấp I, cấp II, gờ chống chập làm bằng tấm đan bê tông. Mặt gờ chống chập phải bằng phẳng không được lồi, lõm cản trở giao thông đường bộ, hạn chế năng lực thông qua đường ngang. Trên đoạn đường sắp tới đường ngang phải trồng cọc tiêu cách nhau 1.5m hoặc hàng rào dài suốt 16m tính từ ray ngoài cùng trở ra. Cách đường ngang từ 500m đến 1500m về mỗi phía đường sắt phải đặt biển “kéo còi”.

 Trên đường bộ về hai phía đường ngang đặt:

· Trước đường ngang không trang bị tín hiệu phòng vệ đặt hai biển báo “Đường ngang không có cần chắn” . Biển thứ nhất cách đường ngang 40 đến 50m, biển thứ hai cách đường ngang 150 đến 250 m tính từ mép ray ngoài cùng cùng phía. 

· Trước đường ngang có trang bị cần chắn (tự động hoặc điều khiển bằng tay) đặt hai biển báo “ Đường ngang có cần chắn”.Vị trí hai biển báo này như nêu trên cho đường ngang không cần chắn.

· Trước đường ngang được trang bị cần chắn tự động hoặc nửa tự động phía bên phải đường ô tô cách mép ray cùng phía 50  còn trang bị thêm biển báo “ Đường ngang có cần chắn tự động”.

· Trên tất cả các đường ngang không có cần chắn và cả các đường ngang có cần chắn nửa đường tự động, ở gần đường ngang đặt biển chéo hình chữ X. Để tránh nhầm lẫn, tại các đường ngang có cần chắn không gắn biển này.

· Tất cả các biển báo nêu trên đặt trên lề đường đường bộ về phía bên phải theo hướng chạy của ô tô.

· Các đường ngang câp I, cấp II và cả các đường ngang phòng hộ của các cấp khác nằm gần ga cần có điện thoại liên lạc với ga gần nhất.

· Những cần chắn cơ khí phải được điều khiển tập trung. Trên cần chắn cơ khí có đèn sáng về ban đêm và cả ban ngày khi tầm nhìn tín hiệu hạn chế. Khi đóng chắn các đèn này chiếu ánh sáng đỏ về phía đường ô tô, khi chắn mở: ánh sáng màu xanh.Trong cả hai trường hợp vừa nêu từ phía chòi chắn đều nhìn thấy đèn màu trắng.

1.2.Thực trạng đường ngang Việt Nam.

1.2.1.Tiêu chuẩn an toàn:

    Trước khi nghiên cứu và chọn lựa mô hình phòng hộ đường ngang tự động để ứng dụng ở Việt Nam, cần phải đề ra được các nguyên tắc căn bản đảm bảo an toàn cho đường ngang, dựa trên các tiêu chí đó tiến hành chọn ứng dụng các mô hình sẵn có trên thế giới hay đề ra các mô hình mới phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Đề xuất tiêu chuẩn an toàn đường ngang cho ĐSVN:

a)Người và phương tiện đi trên đường bộ phải có thông báo rõ ràng và kịp thời về việc đến gần đường ngang;

  b)Có tín hiệu đầy đủ và kịp thời về trạng thái đóng, mở của đường ngang đối với giao thông đường bộ;

c)Sự vận hành của thiết bị chắn đường ngang tự động không gây ra sự ách tắc đối với luồng xe trên đường bộ, ngược lại sự di chuyển của phương tiện vận tải đường bộ không làm hư hỏng thiết bị và ảnh hưởng đến sự làm việc của chắn tự động;

d)Đường ngang tự động có mật độ giao thông lớn cần có thông báo kịp thời cho đoàn tàu về sự tắc nghẽn trên đường ngang;

e)Toàn bộ hệ thống phải tin cậy và có khả năng giảm tối thiểu tai nạn và rủi ro đáng tiếc xảy ra trong trường hợp thiết bị bị hỏng.

1.2.2. Nhu cầu bức thiết hiện nay đối với hệ thống phòng vệ đường ngang ở Việt Nam

Vấn đề an toàn giao thông đường sắt hiện nay có mối liên hệ chặt chẽ đến các biện pháp tổng thể giải quyết an toàn trên các giao cắt đồng mức. Việc nghiên cứu thay thế dần các đường ngang thủ công bằng tự động là lời giải đúng đắn cho vấn đề trên . Nhờ việc thay thế dần các lao động thủ công trên các đường ngang bằng công nghệ tự động hoá, có độ tin cậy làm việc cao, giảm nhỏ chi phí vận hành khai thác hệ thống. Hơn thế nữa, giải pháp tư động hoá thiết bị đường ngang còn đáp ứng sự tăng trưởng giao thông đường bộ trên đường ngang, dẫn tới tiết kiệm đáng kể lượng tài chính Quốc gia quy đổi từ sự thất thoát do ách tắc giao thông trên đường ngang. Đồng thời sự tắc nghẽn giao thông trên đường ngang này cũng đã gây ra tổn thất lớn cho ngành đường sắt nói riêng cũng như Quốc gia nói chung khi nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Nhà nước đình chỉ chạy tàu trong nội đô thành phố vào thời gian ban ngày.

Ngành đường sắt Việt Nam hiện nay đang phấn đấu rút ngắn thời gian chạy tàu Bắc – Nam từ 30h xuống còn 28h. Cùng việc tăng tốc độ các đoàn tàu thì vấn đề an toàn trên các đường ngang sẽ trở nên khó khăn hơn và cấp thiết hơn. Trong tình hình thiếu vốn đầu tư trầm trọng để cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng mục tiêu chạy tàu tốc độ cao, thì việc xem xét kỹ lưỡng hơn đến đầu tư trang bị cho đường ngang còn là giải pháp có tính khả thi để rút ngắn đáng kể thời gian chạy tàu.

Trong số các yếu tố cản trở việc nâng cao tốc độ các đoàn tàu Bắc Nam hiện nay có hai yếu tố thuộc về đường ngang có thể giải quyết được:

Yếu tố thứ nhất – là một nguyên nhân xác định. Do đường sắt Bắc Nam chạy qua một số thành phố lớn dân cư đông, có mật độ đường ngang và lưu lượng người qua đường ngang lớn dẫn đến sự hạn chế tốc độ các đoàn tàu so với khả năng có thể của đầu máy, đường, cầu, cống...Ta gọi nguyên nhân hạn chế tốc độ này là sự hạn chế tốc độ do cường độ vận tải và mật độ đường ngang.(Ví dụ khu đoạn Hà Nội – Văn Điển).

Yếu tố thứ hai – là một nguyên nhân bất định, tạm gọi là sự chậm tầu do nguyên nhân bất định. Khó có thể duy trì hành trình chạy tàu trong điều kiện an toàn chạy tàu hiện nay (nếu như giả thuyết có thể đạt được thời gian chạy tàu nói trên). Các nguyên nhân có thể là:

Các sự cố tai nạn ngẫu nhiên xảy ra trên đường ngang do nguyên nhân yếu kém của các thiết bị phòng vệ đường ngang, dẫn tới cản trở hành trình chạy tàu;

Yếu tố căng thẳng tâm lý của người lái tàu khi phải chạy với tốc độ cao trong điều kiện Việt Nam, nhất là tình trạng chấp hành kỷ luật giao thông trên các đường ngang của nhân dân rất thấp dẫn đến sự giảm tốc độ theo bản năng của lái tàu khi đi qua các đường ngang  (không theo quy định của công lệnh tốc độ). Thời gian chậm tốc độ trên mỗi đường ngang có thể rất ngắn (vài giây đến vài chục giây/đường ngang) nhưng nếu xét cả hành trình Bắc  - Nam thì thời gian chậm tàu có thể sẽ rất đáng kể.

Nguyên nhân chậm tàu từ yếu tố bất định này tuy mang tính ngẫu nhiên song nó tồn tại lâu dài và có thể sẽ gây ra sự chậm tàu không xác định được trước, hoặc khó quy kết được nguyên nhân. Đây là yếu tố cần loại trừ khi xây dựng kế hoạch chạy tàu 28h hành trình Bắc – Nam vì nó không chỉ gây các thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng tới uy tín của vận tải đường sắt so với các ngành vận tải khác.

1.3.Giới thiệu các loại hình thiết bị đường ngang tự động.

Tín hiệu cảnh báo tự động trên đường ngang có ba loại hình khác nhau:

 Cần chắn tự động là loại hình thiết bị tiên tiến nhất để phòng vệ đường ngang. Nó được xây dựng như một bước bổ sung các cần chắn vào hệ thống tín hiệu cảnh báo tự động.Vì các cần chắn tự động hạ xuống hoặc nâng lên nên phải nâng, hạ xuống từ từ để cần không rơi xuống đầu người qua đường và chiều dài cần không thể chắn hết mặt đường bộ (phần đường xe chạy) nhằm để cho xe cộ đã lọt vào đường ngang có lối thoát ra khỏi đường ngang. Lợi dụng quãng hở này, những người không hiểu biết cố ý lách qua đường ngang khi cần chắn đã hạ xuống. Trong 6 tháng đầu thử nghiệm tại 4 cần chắn đã bị va quệt làm gãy 5 lần. Vì dân trí thấp như trên nên loại này tuy có mẫu hình thiết kế được duyệt sớm nhưng ít được phát triển sử dụng.

 Đã có hơn 200 đường ngang được trang bị hệ thống tín hiệu cảnh báo tự động. Nhiều người dân sống gần đường ngang khi thấy trang bị tín hiệu cảnh báo tự động rất phấn khởi, hoan nghênh ngành ĐSVN cho lắp đặt thiết bị này. Khi nghe qua loa tại đường ngang giọng nói .nhắc nhở:”Chú ý có  tàu qua đường ngang… chú ý có tàu qua đường ngang …" thì người qua đường, xe cộ nhanh chóng thoát khỏi đường ngang.

 Bình thường chuông và đèn của hệ thống cảnh báo tự động không hoạt động, trước khi tàu tới đường ngang ít nhất 40 giây là có chuông kêu, đèn đỏ bật sáng (đóng đường ngang); đuôi tàu qua khỏi đường ngang là chuông ngừng kêu, đèn đỏ tắt. Tất cả đường ngang cảnh báo tự động đều đảm bảo yêu cầu này. Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đều có ghi kết luận là đảm bảo thi công theo thiết kế được duyệt; đã tiến hành theo dõi và đạt tỉ lệ hoạt động không có trở ngại từ 99% trở lên tính theo số chuyến tàu.

Hệ thống cảnh báo  tự động dùng máy tính nhúng hoặc phần mềm dùng  PLC có thể điều chỉnh thời gian đóng đường ngang; có hệ thống giám sát từ xa: từ phòng trực của ga có thể quan sát, theo dõi hoạt động của hệ thống CBTĐ. Với các yêu cầu ngày càng cao như vây, nhiều đơn vị đã tham gia chế tạo thiết bị, lập trình, chọn phần mềm tương thích.

 Đã sử dụng rất nhiều loại cảm biến phát hiện tàu như mạch điện đường ray, phôto sensor, các loại sensor điện, từ, điện từ, địa chấn… nhưng chưa chọn được loại nào có tính ổn định cao ngang tầm quốc tế, chưa tổ chức phân tích đánh giá chất lượng của các loại cảm biến. Trở ngại chính của hệ thống CBTĐ hiện nay là do sensor gây ra (những sensor công nghiệp nhập từ nước ngoài thì không phù hợp với điều kiện nhiệt đới của ĐSVN, các loại thiết bị sản xuất trong nước do công nghệ chế tạo kém, chưa đủ thiết bị đo  kiểm để có các tham số kĩ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật chính xác). Ví dụ: không xác định được khoảng thời gian đóng đường ngang cần điều chỉnh là bao lâu cho phù hợp với các tàu công trình, tàu hàng chạy rất chậm hoặc việc chưa đo được cường độ ánh sáng của đèn LED và độ lệch trục của chùm sáng qua thấu kính là bao nhiêu,  các đèn LED dùng trên cột báo hiệu đường bộ còn sáng rất mờ.

 Cảm biến phát hiện tàu cung cấp thông tin đầu vào mà hoạt động chưa ổn định thì làm sao bộ điều khiển dùng phần mềm lập trình hoạt động đúng được. Ví dụ: do cảm biến ở đầu vào không hoạt động (không báo tàu) nên khi tàu đến đường ngang. Đèn đỏ không sáng, chuông không kêu nhưng khi tàu qua đường ngang tới điểm báo tàu ở đầu kia thì đèn đỏ sáng, chuông kêu, lỗi này đâu tại phần mềm.

 Hiện nay có nhiều loại phần mềm khác nhau, nhiều loại sensor khác nhau, xây dựng CBTĐ  không trang bị thiết bị dự trữ , không làm dự trữ nóng thì lúc CBTĐ bị hỏng chưa kịp sửa chữa, đường ngang không được phòng vệ. Một số hệ CBTĐ được xây dựng trước khi Điều lệ đường ngang mới có hiệu lực thi hành nên còn nhiều nội dung phải bổ sung để không trái với Điều lệ. Tuy vậy: 

- Các hệ thống CBTĐ đều đạt yêu cầu tối thiểu đã đề ra, thực hiện tổ chức phòng vệ đường ngang theo quy định của văn bản pháp quy hiện hành.

- Được nhân dân địa phương sở tại (nơi đã xảy ra nhiều tai nạn, chứng kiến hậu quả thiệt hại về người, về của) rất hoan nghênh: đáp ứng nguyện  vọng của nhân dân và phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Rút được nhiều bài học từ khâu thiết kế, lập trình, chế tạo thiết bị, đo đạc, đánh giá chất lượng thiết bị và hệ thống, tìm hiểu các tiêu chuẩn của thiết bị và hệ thống.

- Ra được một số văn bản quy định cho công tác thiết kế, quản lý, kiểm tra; xác định được một số mẫu hình thiết kế; xác định các tồn tại để tìm ra giải pháp khắc phục và hoàn thiện thiết bị theo một hướng xác định.

1.4.Các loại hình đường ngang được trang bị thiết bị cảnh báo tự động.

Những năm qua, một số đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt đã thiết kế và xây lắp hệ thống thiết bị tín hiệu tự động trên đường ngang. Khi thiết kế, ngoài việc phải xem xét đường ngang thuộc cấp đường ngang nào theo quy định của Điều lệ đường ngang còn phải xem xét đến vị trí của đường ngang so với ga gần nhất. Theo vị trí địa lý có thể chia ra 4 loại đường ngang sau: 

1. Đường ngang đơn: nằm giữa khu gian có chiều dài phân khu tới gần đường ngang lớn hơn khoảng cách từ đường ngang tới cột tín hiệu vào ga của ga gần nhất; 

2. Đường ngang nằm trong cụm đường ngang: tất cả các đường ngang trong cụm này đều là đường ngang đơn;

3. Đường ngang gần ga: nằm giữa khu gian có chiều dài phân khu tới gần đường ngang nhỏ  hơn khoảng cách từ đường ngang tới cột tín hiệu vào ga của ga gần nhất; 

4. Đường ngang trong ga: Nằm trong cột tín hiệu vào ga.

Việc thiết kế quan hệ liên khoá và tự động điều khiển đường ngang trong ga và đường ngang gần ga là rất khó, bởi vì thiết bị trong ga hiện nay có nhiều loại khác nhau. Trực ban chạy tàu tại ga chỉ quen báo giờ tàu xin đường, giờ tàu chạy cho nhân viên gác chắn, nay trực tiếp điều khiển việc đóng mở đường ngang, mức độ tự động hoá đến đâu để kịp thời theo quy định là một vấn đề phức tạp.

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-200 ( SIEMENS)
2.1 . Giới thiệu tổng quát về họ PLC S7.

Họ PLC S7 là một họ PLC mạnh, tốc độ xử lý cao, khả năng quản lý bộ nhớ tốt,kết nối mạng công nghiệp.

· Hiện nay họ PLC S7 gồm có S7-200, S7-300, S7-400.

· Mỗi một thế hệ PLC lại có nhiều chủng loại CPU khác nhau.

· Đối với PLC S7, có thể thực hiện các phép toán logic, đếm, định thời, các thực toán phức tạp và thực hiện truyền thông với các thiết bị khác.

Một số thông số kỹ thuật của S7-200 CPU22X.
                     Bảng 2.1. Một số thông số kỹ thuật của S7-200 CPU22X  
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2.2 . Đặc trưng kỹ thuật của PLC S7-200 CPU 224.

2.2.1. Địa chỉ các vùng nhớ của S7-200 CPU 224 :

· Đầu vào ( Input ) : I0.0→ I0.7; I1.0 → I1.5.

· Đầu ra ( Output ) : Q0.0 → Q0.7; Q1.0 → Q1.1.

· Bộ đệm ảo đầu vào I0.0 → I15.7 ( 128 đầu vào ).

· Bộ đệm ảo đầu ra : Q0.0 → Q15.7 ( 128 đầu ra ).

· Đầu vào tương tự : AIW0 → AIW62.

· Đầu ra tương tự : AQW0 → AQW62.

· Vùng nhớ V : VB0 → VB5119.

· Vùng nhớ L ( địa phương ) : LB0 → LB63.

· Vùng nhớ M : M0.0 → M31.7.

· Vùng nhớ SM: SM0.0→ 549.7.

SM0.0 → SM29.7 ( read – only ).

· Vùng nhớ Timer : T0 → T225.

· Vùng nhớ Counter:C0 → C255.

· Vùng nhớ bộ đếm tốc độ cao: HC0 → HC5.

· Vùng nhớ trạng thái ( Logic tuần tự ) : S0.0 → S31.7.

· Vùng nhớ thanh ghi tổng: AC0 → AC3.

· Khả năng quản lý Label: 0 → 255.

· Khả năng quản lý chương trình con: 0 → 63.

· Khả năng mở rộng chương trình ngắt: 0 → 127.
  2.2.2 Cấu hình vào ra của S7-200 CPU224 AC / DC / RELAY:
                                         Hình 2.1. Cấu hình vào ra của S7-200 CPU224
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· Các module mở rộng của S7-200 CPU224.
        Bảng 2.2. Các module mở rộng của S7-200 CPU224
[image: image3.emf]
2.3. Những khái niệm cơ sở của PLC S7-200 :

2.3.1. Khái niệm vòng quét của PLC :
                                         Hình 2.2. Khái niệm vòng quét của PLC

[image: image4.emf]
a) Đọc dữ liệu đầu vào: Đọc các trạng thái vật lý ( Input ) vào bộ đệm ảo ( IR –Input Register ).

b) Thực thi chương trình: CPU đọc dữ liệu từ IR, thực hiện chương trình phần mềm, kết quả dược lưu lại ở các vùng nhớ thích hợp và bộ đệm ảo đầu ra ( OR– Output Register ).
c) Xử lý các yêu cầu truyền thông ( Option ) : nếu có yêu cầu truyền thông xử lý ngắt.

d) Tự chuẩn đoán lỗi: CPU kiểm tra lỗi của hệ điều hành trong Rom, các vùng nhớ và các trạng thái làm việc của các module mở rộng.
e) Xuất kết quả ở đầu ra : CPU đọc kết quả từ OR, và xuất kết quả ra các cổng vật lý.

Một số lưu ý :

· Đầu vào số :

+ Nếu không dùng tính năng I ( Immediately ) thì dữ liệu đầu vào được

cập nhật tại bộ đệm ảo.

+ Nếu dùng tính năng này, chương trình bỏ qua bộ đệm ảo.

· Đầu vào tương tự :

+ Nếu bỏ qua tính năng lọc tương tự, thì chương trình sẽ lấy trực tiếp dữ

liệu tại cổng vật lý.

+ Nếu dùng tính năng này, thì chương trình sẽ đọc các giá trị được lưu lại.

Mô tả vòng quét :

+ Mỗi một vòng quét cơ bản của PLC mất từ 3ms – 10ms, tùy thuộc vào

số lượng cũng như kiểu lệnh viết trong chương trình.

[image: image5.emf]
                 Thay đổi mức logic

                       đầu vào
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1/Thời cập nhật bộ đệmđầuvào.

2/ Thời gian thực thi chương trình.

3/ Thời gian xuất kết quả ra cổng

vật lý

2.3.2. Truy cập dữ liệu tại các vùng nhớ của S7-200 :

2.3.2.1 Truy cập dữ liệu trực tiếp :

a. Truy cập theo bit :
[image: image7.emf]
b. Truy cập theo byte :
[image: image8.emf]
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c. Truy cập theo Word ( từ ):
[image: image10.emf]
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d. Truy cập theo Double Word ( từ kép ):
[image: image12.emf]
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2.3.2.2. Phân chia vùng nhớ trong S7-200 :

a. Vùng đệm ảo đầu vào ( I ; I0.0- I15.7 ):

· CPU sẽ truy cập các đầu vào vật lý tại đầu mỗi chu kỳ quét và ghi dữ liệu vào bộ đệm ảo.
· Định dạng truy cập :
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b. Vùng đệm ảo đầu ra ( Q ; Q0.0-Q15.7 ):

· Cuối mỗi chu kỳ quét, CPU S7-200 sẽ truy cập dữ liệu từ bộ đệm ảo xuất ra các đầu ra vật lý.

· Định dạng truy cập :
[image: image15.emf]
c. Vùng nhớ biến ( V ; VB0-VB5119):

· Vùng nhớ này thường để lưu các kết quả trung gian của chương trình.

· Định dạng truy cập :
[image: image16.emf]
d. Vùng nhớ bít ( M ; M0.0-M31.7 ):

· Vùng nhớ này thường để lưu các kết quả trung gian của một thao tác hoặc các thông tin điều khiển khác.

· Định dạng truy cập :
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e. Vùng nhớ bộ đếm tốc độ cao ( HC ; HC0-HC5)

· Bộ đếm tốc độ cao hoạt động đọc lập với chu kỳ quét của PLC. Current value là một giá trị đếm 32 bit có dấu, là giá trị chỉ đọc và được gán địa chỉ dưới dạng Double Word.

· Định dạng truy cập :
[image: image18.emf]
f. Vùng nhớ thời gian ( T ; T0-T255):

· Vùng nhớ này dùng cho các bộ thời gian của S7-200. Đối với một bộ Timer có hai hình thức truy cập vùng nhớ, truy cập theo Timer bit hoặc Current Value.

· Định dạng truy cập :      

[image: image19.emf]
· Tùy theo lệnh sử dụng trong chương trình mà cho phép ta truy cập theo Timer bit hay Current value.
g. Vùng nhớ bộ đếm ( C ; C0-C255 ):

· Vùng nhớ này dùng cho các bộ đếm của S7-200. Đối với một bộ Counter có hai hình thức truy cập vùng nhớ, truy cập theo Counter bit hoặc Current Value.

· Định dạng truy cập :
 Hình 2.3 . Định dạng truy cập vùng nhớ bộ đếm ( C ; C0-C255 )                   
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· Tùy theo lệnh sử dụng trong chương trình mà cho phép ta truy cập theo Counter bit hay Current Value.
h. Vùng nhớ thanh ghi tổng ( AC ; AC0-AC3 ):

· Thanh ghi tổng thường được dùng để truyền tham số vào và ra cho các thủ tục, lưu trữ các kết quả trung gian của một phép tính.

· Định dạng truy cập :
Hình 2.4 . Định dạng truy cập vùng nhớ thanh ghi tổng ( AC ; AC0-AC3 ):                      
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m. Vùng nhớ đặc biệt ( SM ) :

· Vùng nhớ này cung cấp các bit truyền thông giữa CPU và chương trình. Các bit này được dùng để lựa chọn và điều khiển một số chức năng đặc biệt của CPU S7-200.

· Định dạng truy cập :
[image: image22.emf]
n. Vùng nhớ trạng thái điều khiển tuần tự ( S ) :

· Vùng nhớ này được dùng khi cần lập chương trình theo logic điều khiển tuần tự.

· Định dạng truy cập :
[image: image23.emf]
k. Vùng nhớ đầu vào tương tự ( AL ):

· S7-200 chuyển một giá trị tương tự thành một giá trị số có độ lớn 16 bit. Do độ lớn dữ liệu truy cập là một từ, mặt khác khi truy cập đầu vào tương tự  sử dụng định dạng theo từ, do vậy địa chỉ byte cao luôn là số chẳn. Ví dụ ALW0,ALW2, ALW4. Giá trị đầu vào analog dưới dạng chỉ đọc.

· Định dạng truy cập :
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l. Vùng nhớ đầu ra tương tự ( AQ ):

· S7-200 chuyển một giá trị số có độ lớn 16 bít thành một giá trị tương tự dưới dạng dòng điện hoặc điện áp tỷ lệ với giá trị số đó. Do độ lớn dữ liệu chuyển đổi là một từ, nên địa chỉ byte cao luôn là số chẵn. Ví dụ AQW0, AQW2,

AQW4. Giá trị đầu ra analog dưới dạng chỉ ghi.

· Định dạng truy cập:
[image: image25.emf]
2.3.2.3 Truy cập dữ liệu gián tiếp thông qua con trỏ:

a. Con trỏ ( Pointer ) : là một ô nhớ có kích thước một từ kép ( double word ) chứa địa chỉ của một ô nhớ khác. Khi ta truy cập vào ô nhớ của con trỏ có nghĩa ta đang đọc địa chỉ của ô nhớ mong muốn.

· Có 3 vùng nhớ trong S7-200 cho phép dùng làm con trỏ : V, L, AC1, AC2, AC3.
· S7-200 cho phép dùng con trỏ để truy cập các địa chỉ nhớ sau: I, Q, V, M, S, T (current value ) , C ( current value ).
· S7-200 không cho phép dùng con trỏ để truy cập các địa chỉ nhớ AL, AQ, HC, SM, L và địa chỉ dưới dạng bit.

· Khi sử dụng cách truy cập dữ liệu thông qua con trỏ, trong S7-200 sử dụng 2 ký tự & và *.
+ Ký tự &: Dùng để khởi tạo con trỏ.

- Ví dụ : MOVD & VB200, AC1.

- Chuyển địa chỉ VB200 ( không chuyển nội dung ) vào thanh ghi AC1.

Thanh ghi AC1 trở thành con trỏ.

+ Ký tự * : Dùng để truy cập nội dung ô nhớ có địa chỉ chứa trong con trỏ.

- Ví dụ : MOVB *AC1, VB200.

- Chuyển nội dung ô nhớ có địa chỉ lưu trong con trỏ AC1 vào ô nhớ có

địa chỉ VB200.

Ví dụ :

[image: image26.emf]
2.4. So sánh PLC với các thiết bị điều khiển thông thường khác

Hiện nay, các hệ thống điều khiển bằng PLC đang dần dần thay thế cho các hệ thống điều khiển bằng Relay, Contactor thông thường. Ta hãy thử so sánh ưu khuyết điểm của hai hệ thống trên:

Ta có thể so sánh PLC với các hệ thống khác qua bảng tóm tắt sau:

       Bảng 2.3

	Chỉ tiêu so sánh
	Rơ-le
	Mạch số
	Máy tính
	PLC

	Giá thành từng chức năng
	Khá thấp
	Thấp
	Cao
	Thấp

	Kích thước vật lý
	Lớn
	Rất gọn
	Khá gọn
	Rất gọn

	Tốc độ điều khiển
	Chậm
	Rất nhanh
	Khá nhanh
	Nhanh

	Khả năng chống nhiễu
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá tốt
	Tốt

	Lặp đặt
	Mất thời gian thiết kế và lắp đặt
	Mất thời gian thiết kế
	Mất nhiều thời gian lập trình
	Lập trình và lắp đặt đơn giản

	Khả năng điều khiển tác vụ phức tạp
	Không
	Có
	Có
	Có

	Dễ thay đổi điều khiển
	Rất khó
	Khó
	Khá đơn giản
	Rất đơn giản

	Công tác bảo trì
	Kém; có quá nhiều công tắc
	Kém; nếu IC được hàn
	Kém; có rất nhiều mạch điện tử chuyên dùng
	Tốt-các mô-đun được tiêu chuẩn hoá


Theo bảng so sánh, PLC có những đặc điểm về phần cứng và phần mềm làm cho nó trở thành bộ điều khiển công nghiệp được sử dụng rộng rãi
2.5. Cài đặt và sử dụng phần mềm STEP 7 – Micro/win 32

+ Những yêu cầu đối với máy tính PC”

Máy tính cá nhân PC, muốn cài đặt được phần mềm STEP 7-Micro/Win phải thoả mãn những yêu cầu sau đây:

- 640 Kbyte RAM (ít nhất phải có 500 Kbyte bộ nhớ còn trống).

- Màn hình 24 dòng , 80 cột ở chế độ văn bản.

- Còn khoảng 2 Mbyte trống trong ổ đĩa cứng.

- Có hệ điều hành MS-DOS ver. 5.0 hoặc cao hơn.

- Bộ chuyển đổi RS232-RS485 phục vụ ghép nối truyền htông trực tiếp giữa máy tính và PLC. (truyền thông online)

Truyền thông giữa STEP 7-Micro/Win với S7-200 CPU  qua cổng truyền thông ở phía đáy của PLC. Sử dụng cáp có bộ chuyển đổi RS232-RS485, được gọi là cáp PC/PPI, để nối máy tính với PLC tạo thành mạch truyền thông trực tiếp.

Cắm 1 đầu của cáp PC/PPI với cổng truyền thông 9 chân của PLC, còn đầu kia với cổng truyền thông nối tiếp RS-232C của máy PC. Nếu máy PC có cổng truyền thông nối tiếp RS232 với 25 chân, thì phải ghép nối qua bộ chuyển đổi 25 chân/9 chân để có thể ghép nối với cáp truyền thông PC/PPI.

+ Cài đặt phần mềm lập trình STEP 7-Micro/Win 32.

Sau khi kiểm tra bộ nhớ, ổ đĩa cứng hoàn toàn có đủ khả năng để cài phần mềm STEP 7-Micro/Win vào ổ cứng, thì lần lượt tiến hành các bước:


1/ Chèn đĩa CD vào ổ CD máy tính.


2/ Kích chuột vào nút “ Start “ để mở menu Window.


3/ Kích chuột vào mục Run của menu.


4/ Nếu cài đặt từ:

Disk A: Trong hộp thoại Run, gõ a:\setup và kích OK hoặc ENTER.

CD: Trong hộp thoại Run, gõ e:\setup và kích OK hoặc ENTER.


5/ Sau đó sẽ nhận được dần dần từng bước các chỉ dẫn thao tác tiếp theo trên màn hình và hoàn thành công việc cài đặt.


6/ Khi kết thúc việc cài đặt, hộp thoại setup PG/PC Interface tự động xuất hiện. Kích “Cancel” để trở về cửa sổ chính của STEP 7-Micro/Win 32.

         Sau khi đã cài đặt xong có thể bắt đầu soạn thảo chương trình nhờ phần mềm STEP 7-Micro/Win 32 bằng cách nhấp đúp chuột vào biểu tượng STEP 7-Micro/Win 32 trên màn hình.


Như vậy PLC S7-200 có nhiều ưu điểm và phù hợp với đề tài tác giả đã chọn. Vì vậy tác giả chọn lựa phần mềm này.

CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐƯỜNG NGANG TỰ ĐỘNG (ĐNTĐ) DÙNG PLC TẠI CHỖ ĐƯỜNG BỘ GIAO CẮT VỚI ĐƯỜNG SẮT

3.1. Hệ thống tín hiệu cảnh báo ĐNTĐ dùng PLC điều khiển .

Các trạng thái họat động của bộ điều khiển PLC:

Trạng thái bình th​ường:

Cứ mỗi lần trục bánh tàu đi qua bộ cảm biến là một lần PLC nhận được tín hiệu. Căn cứ vào ch​­¬ng trình phần mềm đã cài đặt sẵn cho ®​­êng ngang mà bộ PLC nhận biết các tín hiệu đầu vào và tự động xử lý tín hiệu đầu ra nhằm thực hiện việc cấp điện cho hệ thống thiết bị tín hiệu chấp hành hoạt động, đảm bảo cho đèn vàng, đèn đỏ và chuông điện trên cột báo hiệu đường bộ hoạt động khi tàu đến, đóng ®​­êng ngang. Khi đuôi tàu qua khỏi đường ngang ®​­a thiết bị về trạng thái bình th​­êng (mở ®​­êng ngang ).

 Một số tr​ường hợp khác:

Tr​­êng hợp tàu vào đến khu vực đặt sensor thứ nhất mà không báo đèn vàng nhấp nháy thì khi tàu chạy đến khu vực đặt sensor thứ hai sẽ kích hoạt đèn tín hiệu đỏ và kích hoạt tín hiệu đóng rào chắn tự động. Khi tàu chạy qua ®​­êng bé PLC điều khiển ®​­a thiết bị về trạng thái bình th​­êng.

Mỗi khi hệ thống thiết bị đóng rào chắn không đóng hết thì đèn vàng nhấp nháy báo cho lái tàu biết để giảm tốc độ.
Báo sự cố (nhấp nháy đèn vàng trên các cột báo hiệu ®​­êng bé ) trong các trường hợp sau:

+ Các bộ cảm biến bị hỏng;

+ Đ​ường dây dẫn đến bộ cảm biến bị chập hoặc đứt dây.

3.2.Bảng quy ước địa chỉ cho S7-200

                                                                         Bảng 3.1

	Địa chỉ
	Ghi chú

	I0.0
	Sensor A1 kích hoạt trục A

	I0.1
	Sensor A2

	I0.2
	Sensor A3

	I0.3
	Sensor B1 Kích hoạt trục B

	I0.4
	Sensor B2

	I0.5
	Sensor B3

	I0.6
	Sensor báo mở hết rào chắn

	I0.7
	Sensor báo đóng hết rào chắn

	Q0.0
	Gọi chương trình nháy đèn vàng

	Q0.1
	Gọi chương trình nháy đèn đỏ + chuông báo

	Q0.2
	Đèn xanh

	Q0.3
	Tìn hiệu kích hoạt đóng rào chắn

	Q0.4
	Tìn hiệu kích hoạt mở rào chắn

	Q0.5
	Gọi chương trình con đèn vàng cảnh báo cho tài xế lái tàu

	Q0.6
	Nháy đèn vàng

	Q0.7
	Nháy đèn đỏ

	Q1.0
	Gọi chương trình con kích hoạt trục A

	Q1.1
	Gọi chương trình con kích hoạt trục B

	Q1.2
	Gọi chương trình con kích hoạt trục A khẩn cấp

	Q1.3
	Gọi chương trình con kích hoạt trục B khẩn cấp

	Q2.0
	Nháy đèn vàng cảnh báo tài xế lái tàu khi hệ thống điều khiển đóng rào chắn có sự cố


Toàn bộ quá trình lập trình trên PLC (S7-200)  để điều khiển hệ thống cảnh báo đường ngang tự động như sau: 

1. Chương trình chính

2. Chương trình trục A (tàu chạy từ A sang B)

3. Chương trình trục B (tàu chạy từ B sang A)

4. Chương trình trục A khẩn cấp

5. Chương trình trục B khẩn cấp

6. Chương trình nháy đèn vàng

7. Chương trình nháy đèn đỏ

8. Chương trình nháy đèn vàng cảnh báo

3.3. Tính toán khoảng cách từ chỗ đặt cảm biến A1, B1 đến đường ngang:

Hiện tại tốc độ khu gian là 60 km/h. Để dự phòng cho t​ương lai, chọn tốc độ khu gian tăng đến 50% (t​ơng ứng với vận tốc là V​max = 90 km/h) để thiết kế.

 
Điều lệ đ​ường ngang hiện hành quy định tại điều 21 về thời gian bật tín hiệu cảnh báo đối với hệ thống phòng vệ gồm đèn báo hiệu và chắn tối thiểu bằng 50 giây. Còn đối với hệ thống phòng vệ không chắn chọn thời gian bật đèn hiệu cảnh báo tác động tr​ước khi tàu đến đư​ờng ngang tối thiểu là 40 giây và tối đa là 180 giây.
      

Ta chọn tthông báo = 40 (s)

   
Với tthông báo = 40 (s) khoảng cách tới gần mỗi phía (S) sẽ đư​ợc xác định theo công thức sau:

                                    S = vmax.t (m)

        Trong đó v là vận tốc cực đại tính trong t​ương lai tức là :

vmax = 90 km/h = 25 (m/s)

Vậy: S = 25 x 40 = 1000 (m)

3.4. Lựa chọn thiết bị cho đ​ường ngang 

Qua nghiên cứu và tìm hiểu các loại hình thiết bị đ​ường ngang cảnh báo tự động hiện có trên đ​ường sắt Việt Nam. Tôi quyết định chọn loại hình thiết bị tín hiệu cảnh báo tự động dùng PLC với cảm biến từ. Hiện nay loại hình này đang đ​ược sử dụng phổ biến trên đ​ờng sắt Việt Nam. Nó phù hợp với điều kiện của đ​ường sắt Việt Nam và thể hiện đư​ợc tính ​ưu việt hơn so với các loại hình cảnh báo tr​ước đây nh​ư cảnh báo bằng nhân công, cảnh báo bằng rơle.

Tín hiệu cảnh báo tự động có ​ưu điểm là thời gian chiếm dụng đường ngang ngắn: 40 giây. Có thể xác định h​ướng chạy tàu bằng các cảm biến, có thể điều chỉnh thời gian cảnh báo đư​ờng ngang...

 
* Lựa chọn các thiết bị cho đư​ờng ngang:

  3.4.1. Cột đèn báo hiệu đư​ờng bộ:


Đặt hai cột đèn báo hiệu đư​ờng bộ về phía bên phải đi vào đ​ường ngang.


Sử dụng loại hình cột tín hiệu cảnh báo tự động “ĐN-2001” đã đư​ợc Liên hiệp ĐSVN cho phép sử dụng trong toàn ngành và đã đ​ược cải tiến. Cột và tán đèn, hộp chuông, culiê đ​ược sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và mỹ quan.

  3.4.2. Bộ điều khiển PLC: 2 bộ(1 chính, 1 phụ)


Đặt trong tủ điều khiển 

Bộ điều khiển dùng loại S7-214 (CPU-224) của hãng Siemens có các đặc tính kỹ thuật chính sau:

· Nhiệt độ làm việc: 00 C – 750 C

· Độ ẩm: 5%-95%

· Kích th​ước (rộng-dài-cao):120.5-80-62 (mm)

· Công suất tiêu thụ: 7W

· Số cổng vào: 14 cổng

· Số cổng ra: 10 cổng

· Số mô đun mở rộng: 7 môđun

· Số bộ định thời gian: 256

· Số bộ đếm: 256

· Số cổng truyền thông: 1 cổng (RS485/PPI)

· Tốc độ truyền thông: 9.6, 19.2, 187.5 KB

· Khoảng cách truyền lớn nhất: 1200 m

· Dải điện áp làm việc: 20.4 – 28.8 VDC

· Điện áp vào phá hỏng: 35 VDC trong thời gian 0,5 s

· Điện áp vào cho phép tới 30 VDC

· Họat động bình th​ường: 24 VDC, dòng 4 mA

· Cổng vào ở trạng thái 1: điện áp thấp nhất là 15 VDC và dòng lớn nhất là 2,5 mA.

· Cổng vào ở trạng thái 0 : điện áp cao nhất 5 VDC và dòng 1 mA

·   Không bảo vệ quá tải ở đầu vào

·   Số đầu vào kích hoạt cùng một lúc là 14

· Điện áp ở đầu ra cho phép là: 20.4 ( 28.8 VDC

· Dòng ở cổng ra trạng thái 1: 0,75 A

· Trở kháng ra khi đ​ợc kích hoạt: 0,3 (
· Dòng rò ở cổng ra: 10 (A

· Dòng phá huỷ đầu ra: 8A trong thời gian 100ms

· Không bảo vệ quá tải ở đầu ra

3.4.3. Bộ cảm biến xác báo đoàn tầu

Đặt 6 bộ cảm biến BERO (3RG4644 – 6AN01) của hãng SIEMENS có các đặc tính kỹ thuật sau:

· Điện áp làm việc từ  10 – 30 V

· Độ nhạy lớn nhất 40 mA

· Dòng điện quá tải 0,2 A

· Nhiệt độ lớn nhất 800c

· Độ ẩm 100 %

· Điện trở cách điện ( 100 M(
3.4.4. Bộ phát âm thanh

Dùng thiết bị cảnh báo bằng âm thanh do Công Ty T​ vấn Đầu t​ư & Xây dựng sản xuất, đặt trong tủ điều khiển có các đặc tính kỹ thuật sau:

· Nguồn nuôi 12 VDC/2A

· Tín hiệu điều khiển: mức điện áp 18 – 24 VDC

· Công suất PMax: 15 W

· Trở kháng ra: 4 ( - 8 (
· Làm việc ở chế độ: “Chú ý có tầu ra đ​ường ngang”

3.4.5. Bộ giao tiếp:

Bộ giao tiếp phù hợp với các cảm biến có các đặc tính sau: 

· Có 6 cổng vào, 6 cổng ra

· Điện áp danh định 24 VDC

· Tín hiệu kiểm tra: mức điện áp 16 – 18 VDC

3.4.6. Khối nguồn:

· Cấp nguồn cho cảnh báo tự động từ nguồn ắc quy. Mạch nạp cho ắc qui làm việc ở chế độ tự động điều chỉnh nạp. 

· Khi điện áp ắc qui ( 24 V: mạch tự động nạp.

· điện áp ắc qui ( 28 V: Mạch nạp tự động ngắt.

·  Dòng nạp tối đa: 5 A.

·  ắc qui gồm 2 tổ, mỗi tổ 24 V – 100 AH.

3.4.7. Đèn LED:

Sử dụng loại đèn LED “LED-CT-001”, có các đặc tính kỹ thuật sau:

+Dùng loại đèn LED có độ phát xạ cao, đảm bảo tầm nhìn tín hiệu từ khoảng cách trên 100m.

+Vỉ đèn LED bao gồm 198 bóng chia thành 22 nhánh song song với nhau, mỗi nhánh có 9 bóng đèn. Vỉ đèn LED đ​ợc chia thành nhiều tam giác đều bằng nhau, các đèn LED đ​ợc bố trí tại đỉnh của các tam giác đều để đảm bảo c​ờng độ sáng cao và đồng đều.

+ Các đèn LED đ​ợc bố trí theo nguyên tắc xen kẽ để khi có một số bóng đèn bị hỏng thì vẫn đảm bảo độ sáng t​ơng đối đồng đều, không bị xuât hiện vùng tối. 
3.4.7. Đèn LED:

Sử dụng loại đèn LED “LED-CT-001”, có các đặc tính kỹ thuật sau:

+Dùng loại đèn LED có độ phát xạ cao, đảm bảo tầm nhìn tín hiệu từ khoảng cách trên 100m.

+Vỉ đèn LED bao gồm 198 bóng chia thành 22 nhánh song song với nhau, mỗi nhánh có 9 bóng đèn. Vỉ đèn LED đ​ợc chia thành nhiều tam giác đều bằng nhau, các đèn LED đ​ợc bố trí tại đỉnh của các tam giác đều để đảm bảo c​ờng độ sáng cao và đồng đều.

+ Các đèn LED đ​ược bố trí theo nguyên tắc xen kẽ để khi có một số bóng đèn bị hỏng thì vẫn đảm bảo độ sáng t​ương đối đồng đều, không bị xuất hiện vùng tối. 

+ Mạch đèn LED có độ bền cao và ổn đỉnh nhờ có mạch ổn áp và các điện trở bảo vệ

+ Các thông số của mạch đèn LED:

· Điện áp sử dụng: từ 22-28VDC 

· Điện áp tiêu thụ: 330 mA
+ Mạch đèn LED có độ bền cao và ổn đỉnh nhờ có mạch ổn áp và các điện trở bảo vệ

+ Các thông số của mạch đèn LED:

· Điện áp sử dụng: từ 22-28VDC 

· Điện áp tiêu thụ: 330 mA

· Công suất tiêu thụ: 5.3 W

3.4.8.Loa:

· Sử dụng loa nén loại 8( -15W, đặt trên cột đèn báo hiệu đ​ường bộ, lắp trong hộp gỗ hoặc tôn đảm bảo âm thanh rõ ràng, trung thực, vành loa rộng đảm bảo phạm vi phủ âm thanh lớn.

3.4.9.Chuông:

· Chuông lắp trong hộp gỗ hoặc tôn,lắp trên cột tín hiệu đ​ường bộ, sử dụng chuông 24VDC đảm bảo phát âm thanh rõ ràng phải đủ lớn cho ng​ười đi bộ cách xa 15m vẫn nghe rõ.

3.5.Tính toán nguồn điện cho tủ điều khiển và đèn báo hiệu đ​ường bộ 

3.5. 1.Tính công suất của hệ thống

3.5.1.1 .Công suất cho loa:

    
Loa sử dụng là loại loa nén loại 8( - 15W và điện áp sử dụng là loại nguồn 24V DC / 2A. Nên ta có công suất tiêu thụ cho một loa là:

Pmột loa= 24 x 2  = 48W

    Công suất tiêu thụ cho hai loa là:

P1 = 2 x 48 = 96W

3.5.1.2. Công suất cho mạch thắp đèn tín hiệu đường bộ: 

    
 Khi có tàu qua đ​ường ngang cũng nh​ư gặp sự cố thì chỉ có hai đèn Led làm việc. Nên ta có công suất của hai đèn Led là (U =24V, I = 330 mA):


Công suất 1 LED là:                    

P1 LED = 0,33 x 24 = 7,92W.


Công suất của cả 2 đèn LED là:

P2​ LED =2 x 7,92 = 15,84W

3.5.1.3. Công suất cho chuông:    


Dòng điện cho chuông khoảng 2mA = 0,02A và nguồn dùng là nguồn 24V. Nên ta có công suất tiêu thụ cho một chuông sẽ là:

                    P cho 1 chuông = 0,02 x 24 = 0,48W.

        Công suất tiêu thụ cho cả hai chuông là:

                    P3 = 2 x 0,48 = 0,96W.

3.5.1.4. Công suất cho PLC:

Công suất tiêu thụ cho 1 PLC (với điện áp 24V DC dòng định mức là 220mA = 0,22A) là:

                  P1 PLC = 24 x 0,28 = 6,72 W.


Công xuất tiêu thụ cho cả 2 PLC là :



P 4=6,72 x 2 = 13,44 W.

3.5.1.5. Công suất cho mạch giao tiếp:
    Mạch giao tiếp có dòng tiêu thụ tối đa là 20mA = 0,02A, nên ta có công suất tiêu thụ cho 1 mạch giao tiếp là:

                  P1m¹ch giao tiÕp= 24 x 0,02 = 0,048 W.

Công xuất tiêu thụ cho cả 2 mạch giao tiếp là :



P5 = 0,048 x 2 = 0,096 W.

3.5.1.6. Công suất cho cảm biến từ:

    Dòng điện tiêu thụ của cảm biến loại BERO (3RG4644 – 6AN01) lúc có tàu là 35mA = 0,035A, từ đây ta có công suất tiêu thụ tối đa cho một cảm biến là:

                    Pmột cảm biến = 0,035 x 24 = 0,84W.

    Công suất tiêu thụ cho 6 cảm biến là:

                    P6 = 6 x 0,84 = 5,04 W.
3.5.1.7. Công suất cho dây tín hiệu và dây dẫn điện:

    Ta chọn dây cáp có ( 1,4 dẫn đến điện trở t​ơng ứng của loại dây này là 21,5 (/ km đôi. Tổng chiều dài cáp chúng ta sử dụng là 5000 m, từ đây ta có điện trở cho cáp là:

                    Rcáp = 21,5 x 5 = 107,5(.

    Công suất tiêu thụ của cáp sẽ là:

                    P7 = U2/R = 242/ 107,5= 5,36W.

3.5.2. Tính dung l​ượng ắc quy:

    Việc chọn dung l​ượng nguồn ắc quy cho hệ thống tín hiệu phòng vệ tự động ch​ưa có các quy định cụ thể nào ở đ​ường sắt Việt Nam. Do đó trong thiết kế này tạm thời đ​ưa ra hai chỉ tiêu làm căn cứ tính chọn, trong đó xét theo chế độ làm việc có thể xảy ra đối với hệ thống phòng vệ tự động này đó là: chế độ làm việc bình th​ường của hệ thống và trạng thái xảy ra sự cố hệ thống kéo dài. Nguyên tắc lựa chọn một là đảm bảo trong trạng thái làm việc bình thư​ờng nguồn ắc quy dự phòng phải đảm bảo lâu dài không phải thay thế hay xúc nạp lại, hai là trong chế độ khi có sự cố hệ thống xảy ra thư​ờng xuyên dẫn tới tiêu hao nguồn dự phòng nhiều thì dung lượng ắc quy  dự phòng cần đủ lớn để ng​ưêi duy tu kiểm tra định kỳ có thể phát hiện để thay thế kịp thời.
    Các chỉ tiêu tạm đ​ưa ra trong thiết kế này là:

· Trong chế độ làm việc bình th​ường dung l​ượng ắc quy cho phép hệ thống làm việc tối thiểu 1 năm không phải thay thế, tạm gọi là chế độ bình th​ờng. Tải trong tr​ường hợp này lấy phụ tải làm việc trong trạng thái có sự cố của hệ thống để tính toán.

· Trong chế độ làm việc thư​ờng xuyên có sự cố làm tiêu tốn nguồn dự phòng thì dung l​ượng ắc quy cần đảm bảo cho hệ thống làm việc liên tục tối thiểu 1 tuần để kịp phát hiện và có biện pháp thay thế. Tải trong tr​ường hợp này thì lấy phụ tải làm việc trong trạng thái có sự cố của hệ thống để tính toán.

· 3.5.3. Tính nguồn trong chế độ bình th​ường

·     Tiêu thụ nguồn một ngày đêm của hệ thống (QHT) đ​ược tính trung bình theo số đôi tàu = 15 đôi / ngày đêm. Mỗi lần tàu qua hệ thống làm việc trong khoảng thời gian 1 phút. Công suất tiêu thụ nguồn chung của hệ thống (PHT) trong trạng thái này bao gồm:

·              PHT =P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 

· Trong đó 

·  P1 là công suất tiêu thụ của loa 

·  P2  là công suất tiêu thụ của LED

·  P3 là công suất tiêu thụ của chuông 

·  P4 là công suất tiêu thụ của PLC

·  P5 là công suất tiêu thụ của mạch giao tiếp

·  P6 là công suất tiêu thụ của cảm biến 

·  P7 là công suất tiêu thụ của  cáp

·  PHT là công suất tiêu thụ của cả hệ thống 

·  ->PHT =  96 + 15,84 + 0,96 + 13,44+ 0,096+ 5,04 + 3,82 = 135,196(W) ~135(W)

·    
 Với bộ nguồn ắc quy 24VDC công suất trên yêu cầu dòng tải:

·                     IHT = 135 /24 =5,625A.

·   QHT/ngày đêm = 15 đôi/ngày đêm x 2 x 5,625A x (1/60)h 

·                    =2,8125 Ah.

·  
   Dung l​ợng nguồn cần cung cấp trong thời gian 1 năm là:

·    QHT/1 năm = 2,8125Ah x 365 ngày = 1026,5625 Ah~1026,56Ah

·  
  Giả thiết chế độ cấp nguồn không ổn định, thời gian mất điện trung bình chiếm đến 10 % tổng thời gian làm việc thì dung l​ượng ắc quy cần khoảng 102,656 cho hệ thống trong một năm.

3.5.4. Tính nguồn trong chế độ tiêu tốn nguồn      

· Trong tr​ường hợp xảy ra sự cố thì hệ thống chỉ có đèn vàng, PLC và mạch giao tiếp phải làm việc. Và công suất tiêu thụ của hệ thống lúc này gồm P2 , P4,  P5, công suất tiêu thụ trong tr​ường hợp có sự cố:

PSC = P2 + P4 + P5 =15,6 +13,44 + 0,096=29,136W~29W

·  từ đây ta có yêu cầu của dòng tải là:

·    ISC = 29 W / 24V   (Ah).

·                                   QSC/ngày đêm = 29/24 x 24 = 29 Ah.

· Dung l​ượng ắc quy cần cung cấp cho hệ thống trong vòng 7 ngày là:

·            
      Q = 29 x 7 = 203Ah.

· Vậy chọn 2 tổ acquy 100Ah đấu nối tiếp.  
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